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Tóm tắt: Gánh nặng bệnh tật về chấn thư¬ng bạo lực ở vị thành
niên đang ngày càng thu hút sự quan tâm từ Chính phủ cũng
như từ cộng đồng. Nghiên cứu này nhằm mô tả thực trạng hành
vi bạo lực ở vị thành niên và thanh niên Việt Nam dựa trên số
liệu của cuộc Điều tra Quốc gia về Vị thành niên và Thanh niên
Việt Nam năm 2009, có so sánh với tình hình 5 năm trưíc
(SAVY1), và phân tích một số yếu tố liên quan. Kết quả cho thấy
mô hình chấn thư¬ng có chủ định ở SAVY2 tư¬ng tù so với
SAVY1 nhưng các hành vi đều có xu hưíng gia tăng. Có 3%
thanh thiếu niên cho biết đã từng bị chấn thư¬ng do ngưêi trong
gia đình gây ra. Tỷ lệ bị ngưêi khác ở ngoài gia đình cố tình gây
thư¬ng tích ở thanh thiếu niên Việt Nam là 8% và tỷ lệ này ở
nam cao hơn so với nữ. Nam giới, sống ở thành thị, đã từng say
rưîu bia, từng bị ngưêi khác cố ý gây thư¬ng tích, đã từng tham
gia tô tập gây rối, từng mang vũ khí có nguy cơ gây thư¬ng tích
cho ngưêi khác nhiều nhất. Nghiên cứu cũng nêu ra một số gợi ý
cho các nghiên cứu sau và định hưíng về mặt chính sách. 
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1. Mở đầu

Gánh nặng bệnh tật và các vấn đề sức khỏe của vị thành niên đang
ngày càng thu hút sự quan tâm của Chính phủ cũng như cộng đồng. Đã



có một số nghiên cứu về chấn thư¬ng không có chủ định ở vị thành niên
và thanh niên Việt Nam ®ưîc thực hiện, tuy nhiên, các nghiên cứu về bạo
lực còn chưa phổ biến. Nghiên cứu đầu tiên trong số này là Điều tra Chấn
thư¬ng liên trưêng (VMIS) – là nghiên cứu dựa vào cộng đồng có tính đại
diện cho cả quốc gia ®ưîc thực hiện năm 2001 – đã chỉ ra rằng ở thanh
thiếu niên dưíi 20 tuổi tại Việt Nam, chấn thư¬ng chiếm tới 70% gánh
nặng bệnh tật, đo lưêng dựa trên tổng số năm sống tiềm tàng bị mất (years
of potential life lost), trong khi các bệnh mạn tính chỉ chiếm 17% và các
bệnh truyền nhiễm chỉ chiếm 13% tổng gánh nặng bệnh tật ở nhóm đối
tưîng này (Linnan và các cộng sự, 2003). Đối với nhóm tuổi dưíi 20,
VMIS chỉ ra rằng 95% chấn thư¬ng không gây tử vong là không có chủ
định trong khi chỉ có 4% là có chủ định. Không giống như chấn thư¬ng
không có chủ định, có rất ít nghiên cứu có tầm cỡ quốc gia về chấn thư¬ng
có chủ định và bạo lực ở thanh thiếu niên Việt Nam. Điều tra Quốc gia về
Vị thành niên và Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất (SAVY1) ®ưîc xem
là nghiên cứu quốc gia đầu tiên có đề cập vấn đề này ở thanh thiếu niên.
Số liệu SAVY1 cho thấy tỷ lệ bạo lực gia đình là tư¬ng đối thấp (Lê Cù
Linh, 2006). Chỉ có 2,2% thanh thiếu niên nói rằng đã từng bị ngưêi trong
gia đình gây thư¬ng tích. Tuy nhiên, tỷ lệ này ở nam cao hơn nữ. SAVY1
cũng chỉ ra rằng thanh thiếu niên ở thành thị có nguy cơ bị thành viên
trong gia đình gây thư¬ng tích cao hơn 50% so với thanh thiếu niên ở nông
thôn. Đối với thanh thiếu niên đã lập gia đình, tỷ lệ bị chấn thư¬ng do vợ
hoặc chồng gây ra chiếm 5,2% và cao nhất ở nhóm nữ giới có tuổi từ 22-
25 (8,2%). Tình trạng bạo lực gia đình này ở dân tộc Kinh phổ biến hơn
so với các dân tộc thiểu số khác (6,1% so với 2,7%) (Lê Cự Linh, 2006).
Theo số liệu SAVY1, tỷ lệ thanh thiếu niên Việt Nam bị ngưêi khác cố ý
gây thư¬ng tích là 8%, con số này ở nam giới cao hơn một cách đáng kể
so với nữ giới. Tuy nhiên, chỉ có 1,4% số đối tưîng tham gia nghiên cứu
cho biết họ bị ngưêi khác gây thư¬ng tích nặng đến mức phải cần đến
chăm sóc y tế. Sau cuộc điều tra SAVY1 năm 2004, đã có một số chính
sách, chiến lưîc ®ưîc xây dựng và thực hiện. Mới đây, Quốc hội cũng đã
phê chuẩn Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21 tháng 11 năm 2007
gồm 6 chư¬ng 22 điều. Tuy nhiên, việc thực thi luật này tới đâu, hiện chưa
có số liệu chính thức. Do đó, nghiên cứu SAVY vòng 2 năm 2009 ®ưîc
tiến hành với kì vọng sẽ cung cấp các kết quả chủ yếu về thực trạng chấn
thư¬ng, bạo lực nhằm đánh giá những thay đổi diễn ra trong vòng 5 năm
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qua. Những kết quả và so sánh giữa SAVY1 với SAVY2 trình bày trong

nghiên cứu này sẽ cung cấp các thông tin cập nhật hơn về sức khỏe vị

thành niên, những tiến bộ đã đạt ®ưîc còng như những thách thức mà

chúng ta phải đối mặt. Mục tiêu cụ thể của nghiên cứu này nhằm mô tả

tình hình hành vi chấn thư¬ng có chủ định ở vị thành niên và thanh niên

Việt Nam dựa trên số liệu SAVY2 năm 2009, có so sánh với tình hình năm

năm trưíc (SAVY1) và phân tích một số yếu tố liên quan.

2. Đối tưîng và phư¬ng pháp nghiên cứu

Nghiên cứu này sử dụng số liệu của cuộc Điều tra Quốc gia về Vị thành

niên và Thanh niên Việt Nam năm 2009 (SAVY2). Đối tưîng nghiên cứu

là các vị thành niên và thanh niên từ 14-25 tuổi, đại diện cho toàn bộ vị

thành niên và thanh niên cùng độ tuổi sống trong các hộ gia đình trên toàn

quốc, theo tám vùng kinh tế, khu vực thành thị/nông thôn. Mẫu điều tra

®ưîc xây dựng dựa trên khung mẫu của cuộc Điều tra về Mức sống gia

đình Việt Nam năm 2008, bao phủ toàn bộ 63 tỉnh của Việt Nam. Mẫu

®ưîc chọn theo xác suất tỷ lệ với qui mô dân số (PPS) để đảm bảo tính đại

diện. Quá trình thu thập số liệu ®ưîc tiến hành từ giữa tháng 5 đến cuối

tháng 6 năm 2009. Tư¬ng tù như ở SAVY1, thanh thiếu niên ®ưîc mời đến

một địa điểm trung tâm để tham gia phỏng vấn trực tiếp cũng như cung

cấp thông tin qua một bộ phiếu phát vấn tự điền. Có 86% trong tổng số

những ngưêi ®ưîc mời, tư¬ng ứng với 10.044 thanh thiếu niên, đã tham

gia cuộc điều tra. Các câu hỏi điều tra trong SAVY2 ®ưîc thiết kế để đảm

bảo khả năng so sánh giữa SAVY2 với SAVY1, bao gồm nhiều chủ đề

khác nhau: thông tin nhân khẩu học, giáo dục, việc làm, dậy thì, hẹn hò

và các mối quan hệ, sức khỏe sinh sản, HIV/AIDS, chấn thư¬ng, bệnh tật

và sức khỏe thể chất, kiến thức/thái độ/niềm tin về một loạt các vấn đề

khác nhau, bạo lực, sức khỏe tâm thần, truyền thông đại chúng và nguyện

vọng của thanh thiếu niên. Bộ câu hỏi của SAVY2 tư¬ng tù như SAVY1,

bao gồm phần hỏi trực tiếp và phần tự điền (gồm các hành vi nhạy cảm).

Số liệu ®ưîc Tổng cục Thống kê làm sạch và quản lý, sau đó kết xuất

dưíi dạng dành cho phần mềm SPSS, xử lý trên phiên bản SPSS 12.0.

Trong quá trình phân tích có sử dụng phư¬ng pháp thống kê đơn biến và

đa biến để kiểm soát các yếu tố gây nhiễu.
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3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Tình hình bạo lực gia đình 

Trong SAVY2, tỷ lệ chấn thư¬ng do bạo lực gia đình là 3% (tỷ lệ này
vẫn còn khá thấp so với châu Âu và khu vực Bắc Mỹ nhưng đã tăng lên so
với tỷ lệ 2,2% ở SAVY1) (Cheng và cộng sự, 2003; Bộ Y tế và Tổng cục
Thống kê, 2003).

Trong số những ngưêi cho biết đã từng bị đánh, 29,5% nói rằng họ bị
chấn thư¬ng trong vòng 12 tháng trưíc khi tiến hành cuộc điều tra. Tỷ lệ
bị chấn thư¬ng do bạo lực trong gia đình có xu hưíng cao hơn khi thanh
thiếu niên ở độ tuổi trẻ hơn. ở nam giới, tỷ lệ này ở các nhóm tuổi 14-17,
18-21 và 22-25 lần lưît là 4,4%, 3,2% và 1,7%. ở nữ giới, các tỷ lệ tư¬ng
ứng với từng nhóm tuổi trên lần lưît là 3,7%, 2,2% và 0,8%. Các tỷ lệ này
cao hơn so với kết quả của SAVY1, trong đó, tỷ lệ bị chấn thư¬ng do bạo
lực gia đình đối với nam giới ở nhóm tuổi 14-17 là 3,7%, ở nhóm tuổi 18-
21 là 3% và ở nhóm tuổi 22-25 là 1,2%. Đối với nữ giới, các tỷ lệ tư¬ng
ứng với từng nhóm tuổi này lần lưît là 1,6%, 1% và 2%. Nhìn chung, tỷ
lệ bị hành hung ở nam giới có xu hưíng giảm theo tuổi. 

Tư¬ng tù như SAVY1, SAVY2 không cho phép tìm hiểu đối tưîng gây
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Biểu 1. Tỷ lệ từng bị ngưêi trong gia đình gây thư¬ng tích 
theo tình trạng hôn nhân, tuổi và giới



ra bạo lực cho thanh thiếu niên mà chỉ có thể phân biệt giữa bạo lực gia
đình và các loại bạo lực khác. Trong SAVY1, nữ giới có tuổi càng cao thì
càng bị bạo lực gia đình thưêng xuyên hơn. Nhưng điều này không còn
đúng trong SAVY2. Nhìn chung, nam thanh thiếu niên có nguy cơ bị bạo
lực cao hơn. Biểu 1 cho thấy tỷ lệ chấn thư¬ng do bạo lực theo nhóm tuổi,
giới và tình trạng hôn nhân. Tỷ lệ này ở nhóm đã kết hôn thấp hơn có ý
nghĩa thống kê so với nhóm chưa kết hôn – điều này gợi ý khả năng thanh
thiếu niên chưa kết hôn bị cha mẹ hay các thành viên khác trong gia đình
gây bạo lực trong khi đối với nhóm đã kết hôn (một tỷ lệ nhất định trong
số này có cuộc sống độc lập) có ít nguy cơ bị các thành viên trong gia đình
mà không phải là vî/chång gây chấn thư¬ng hơn. 

Tư¬ng tù như SAVY1, có sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn
trong việc thanh thiếu niên đã từng bị các thành viên trong gia đình đánh.
Kết quả phân tích đơn biến cho thấy thanh thiếu niên thành thị có nguy cơ
bị các thành viên trong gia đình gây thư¬ng tích cao hơn 50% so với thanh
thiếu niên nông thôn. Thực tế, tỷ lệ bị bạo lực gia đình nói chung là thấp
nhưng vÉn cao hơn các tỷ lệ ®ưîc báo cáo trong SAVY1 (4,1% ở thành thị
so với 2,7% ở nông thôn, trong khi các tỷ lệ này trong SAVY1 lần lưît là
3% và 2%). Tuy nhiên, tư¬ng tù như SAVY1, tỷ lệ bị bạo lực gia đình giữa
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các dân tộc khác nhau, giữa các mức độ tình trạng kinh tế khác nhau trong
SAVY2 không có sự khác nhau có ý nghĩa thống kê.

Đối với thanh niên đã kết hôn, SAVY2 cũng xem xét tỷ lệ bị vợ/chồng
hành hung (Biểu 2). Tỷ lệ này ở mức 4,1%, cao hơn so với tỷ lệ bị các
thành viên khác trong gia đình gây thư¬ng tích nhưng vẫn thấp hơn tỷ lệ
bị vợ/chồng đánh trong SAVY1 (5,2%). Trong SAVY2, khi gộp chung các
nhóm tuổi, tỷ lệ nữ giới cho biết là nạn nhân của bạo lực trong hôn nhân
cao gấp gần 6 lần so với nam (5,8% so với 1%, p<0,001) nhưng vẫn hơi
thấp hơn tỷ lệ của SAVY1 (Biểu 2). Tuy nhiên, khi phân tích theo nhóm
tuổi, nữ giới thuộc hai nhóm tuổi trẻ hơn (14-17 và 18-21) có tỷ lệ bị bạo
lực trong hôn nhân ở SAVY2 cao hơn so với tỷ lệ này trong SAVY1.
Những con số này cho thấy tỷ lệ bị bạo lực trong hôn nhân nói chung là
thấp và không đồng đều giữa nam và nữ. 

Khi so sánh sự khác biệt về tỷ lệ bạo lực do vợ/chồng gây ra giữa nông
thôn và thành thị, nữ giới sống ở thành thị có xu hưíng bị bạo lực nhiều
hơn so với nữ giới ở nông thôn (8,4% so với 5,3%); nhưng sự khác biệt
này chưa đạt mức có ý nghĩa thống kê. Tỷ lệ bị bạn đời gây bạo lực cao
hơn một chút ở nhóm có điều kiện kinh tế thấp hơn đối với cả nam lẫn nữ.
Nhóm đối tưîng từng bị bạn đời đánh có tỷ lệ hài lòng với cuộc sống hôn
nhân của mình thấp hơn so với những ngưêi không bị vî/chång đánh
(65,2% so với 93,7%). Nam giới đã kết hôn có xu hưíng ít bị đánh hơn.
Nam giới cũng có tỷ lệ đánh vợ thấp hơn so với tỷ lệ ®ưîc báo cáo bởi
nhóm nữ tham gia nghiên cứu. Thực tế này cũng xảy ra đối với câu hỏi về
việc bị đánh trong vòng 12 tháng trưíc khi tiến hành điều tra. ở nhóm
những ngưêi đã kết hôn, 1,4% thừa nhận việc vợ đánh chồng và 9% thừa
nhận việc chồng đánh vợ. Trong cả hai trưêng hợp, nam giới đều có xu
hưíng ít thừa nhận sự việc hơn. Chúng tôi cho rằng có thể nam giới đã kết
hôn thưêng sợ bị “mất mặt” nên họ ít thừa nhận việc xảy ra bạo lực gia
đình hơn.

Bạo lực tình dục cũng là một hình thức bạo lực trong hôn nhân. Có 1%
nam giới từng là nạn nhân của hình thức bạo lực này và 3,2% nữ giới trả
lời từng bị chồng ép buộc quan hệ tình dục khi mình không muốn. Tuy
nhiên, cỡ mẫu ở đây rất nhỏ, chưa cho phép ®ưa ra kết luận về vấn đề này. 

Ngoài hành vi đánh vợ/chồng, SAVY2 cũng nghiên cứu các hành vi
bạo lực khác do bạn đời gây ra: quát tháo, chửi tục hay cấm làm một việc
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gì đó. Cần lưu ý rằng trong khi nữ đã kết hôn có tỷ lệ bị đánh cao hơn,
nam đã kết hôn lại có tỷ lệ bị các hình thức bạo lực khác cao hơn (35%
nam so với 29% nữ, p<0,05). Tỷ lệ nữ từng bị quát tháo cao hơn một chút
so với tỷ lệ này ở nam (22,7% so với 18,5%). Tuy nhiên, nữ giới có xu
hưíng thích ngăn cản chồng làm những điều họ muốn hơn: 25,5% nam
giới nói rằng vợ họ từng ngăn cấm họ làm một số việc so với tỷ lệ 18,7%
ở nữ giới (p<0.01). Mô hình này cũng tư¬ng tù như trong SAVY1 (Lê Cù
Linh, 2006; Bộ Y tế và Tổng cục Thống kê, 2003). 

3.2. Hành vi bạo lực ngoài gia đình và các yếu tố liên quan 

Về hành vi bạo lực ngoài gia đình, SAVY2 thu thập thông tin về tình
trạng ngưîc đãi, gây thư¬ng tích ở thanh thiếu niên cùng các yếu tố nguy
cơ và tỷ lệ thanh thiếu niên bị những ngưêi không phải thành viên gia đình
cố ý gây thư¬ng tích. Kết quả phân tích cho thấy 7,6% thanh thiếu niên
từng bị ngưêi ngoài gia đình cố ý gây thư¬ng tích, tỷ lệ này không thay
đổi nhiều so với SAVY1. Khi phân tích theo nhóm tuổi, tỷ lệ bị bạo lực do
ngưêi ngoài gia đình gây ra ở các nhóm tuổi khác nhau ở mức từ 7,1% đến
8,9% nhưng cao nhất ở nhóm 18-21 tuổi, và cũng tư¬ng tù như SAVY1,
tỷ lệ này ở nam cao hơn so với nữ: 12,8% so với 2,3% (tỷ lệ trong SAVY1
là 13,6% ở nam và 2,4% ở nữ). Khác với SAVY1, không có sự khác biệt
về tỷ lệ bị bạo lực ngoài gia đình giữa nông thôn và thành thị ở nam giới
(13,9% so với 13,6%) trong SAVY2, tỷ lệ bạo lực ở thành thị đã cao hơn
so với nông thôn (15,2% so với 12,0%, p<0,05).

Bên cạnh việc tìm hiểu thông tin về các trưêng hợp thanh thiếu niên là
nạn nhân, SAVY2 cũng thu thập thông tin về các hành vi bạo lực khác bao
gồm việc tham gia các băng nhóm, tụ tập gây rối, đua xe, mang vũ khí và
hành vi thanh thiếu niên gây thư¬ng tích cho ngưêi khác nặng đến mức
cần phải chăm sóc y tế. Nhìn chung, những hành vi này mặc dù có xuất
hiện và có tỷ lệ cao hơn so với SAVY1 nhưng vẫn ở mức không đáng kể.
Trong tổng số những thanh thiếu niên tham gia nghiên cứu, chỉ có 2,6%
đã từng tham gia đua xe, 4,7% từng tụ tập gây rối (hai tỷ lệ này ở SAVY
1 lần lưît là 1,2% và 2,5%). Tỷ lệ thanh thiếu niên từng mang vũ khí là
2,8% (tỷ lệ này ở SAVY1 là 2,3%). Hành vi tô tập gây rối xảy ra thưêng
xuyên ở nam giới (2,6%) và ở khu vực thành thị (10,7%) hơn là ở nữ giới
(1,2%) và ở khu vực nông thôn (6,8%). Sự khác biệt về giới và khác biệt
giữa nông thôn, thành thị là có ý nghĩa thống kê. Bên cạnh đó, thu nhập
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gia đình càng cao thì tỷ lệ cho biết đã từng tụ tập gây rối cũng cao hơn:
9,4% ở nam giới sống trong các gia đình khá giả, so với 8,4% ở các gia
đình có điều kiện kinh tế trung bình và 4,9% ở các gia đình nghèo (các tỷ
lệ tư¬ng ứng ở nữ giới lần lưît là 2,2%, 1,5% và 0,9%).

Về hành vi bạo lực giữa các cá nhân ở thanh thiếu niên, kết quả SAVY2
cho thấy tỷ lệ thanh thiếu niên từng gây thư¬ng tích cho ngưêi khác trầm
trọng đến mức cần can thiệp y tế vẫn ở mức thấp (1,4%) tư¬ng tù như ở
SAVY1. Nam giới là đối tưîng chủ yếu gây ra các hành vi bạo lực này;
chẳng hạn như 4,3% nam thanh thiếu niên thành thị và 2% nam thanh
thiếu niên nông thôn đã từng gây thư¬ng tích cho ngưêi khác trong khi các
tỷ lệ này ở nữ giới lần lưît chỉ ở mức 0,6% và 0,2%. Trong số những ngưêi
từng say rưîu bia, tỷ lệ từng gây thư¬ng tích cho ngưêi khác là 3,5% trong
khi tỷ lệ này ở những ngưêi chưa từng say rưîu bia chỉ là 0,4% (p<0,001).
Ngoài ra, thanh thiếu niên từng bị ngưêi trong gia đình gây thư¬ng tích
cũng có nhiều khả năng gây thư¬ng tích cho ngưêi khác ở bên ngoài gia
đình hơn. 

Để tìm hiểu các yếu tố liên quan, nhóm nghiên cứu đã thực hiện phân
tích đa biến nhằm xác định các yếu tố có khả năng dự đoán mạnh nhất
hành vi bạo lực đối với ngưêi khác. Một loạt các yếu tố vÒ kinh tế xã hội,
gia đình, bạn bè, cộng đồng và trưêng học cũng như các yếu tố tình cảm
và thói quen cá nhân đã ®ưîc xem xét khi phân tích. Bảng 1 tóm tắt mô
hình phân tích số liệu của toàn bộ mẫu nghiên cứu.

3.3. Bàn luận

Mặc dù mô hình chung về chấn thư¬ng có chủ định ở SAVY2 không
có sự khác biệt so với SAVY1 và tỷ lệ các hành vi bạo lực vẫn ở mức tư¬ng
đối thấp nhưng SAVY2 đã cho thấy mức độ gia tăng của các hành vi này.
Liên quan đến hành vi bạo lực trong gia đình, 3% thanh thiếu niên cho biết
đã từng bị chấn thư¬ng do ngưêi trong gia đình gây ra. Tỷ lệ bị bạo lực
trong gia đình theo tuổi và giới trong SAVY2 đều cao hơn so với SAVY1
và nhìn chung, nam thanh thiếu niên dễ bị bạo lực hơn (Lê Cự Linh, 2006).
Bên cạnh đó, thanh thiếu niên thành thị có nguy cơ bị ngưêi trong gia đình
gây thư¬ng tích cao hơn 50% so với thanh thiếu niên nông thôn. Đối với
thanh niên trẻ đã lập gia đình, tỷ lệ bị bạn đời gây thư¬ng tích là 4,1% (so
với tỷ lệ 5,2% ở SAVY1), tỷ lệ ở nam cao hơn có ý nghĩa thống kê so với
nữ. Xung đột trong gia đình có thể dẫn tới các hành vi xấu giữa vợ và
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chồng bao gồm quát tháo, chửi bới, cấm đoán hay đánh đập lẫn nhau,
v.v… Nữ bị đánh đập nhiều hơn nam và những kết quả này là rất đáng lưu
ý. Trong nhóm đối tưîng đã kết hôn, có 1,4% thừa nhận việc vợ hành hung
chồng. Tỷ lệ thừa nhận việc chồng hành hung vợ là 3,9%. Mặc dù trong
nhóm đối tưîng đã kết hôn này, nữ thưêng bị đánh đập nhiều hơn nhưng
nam giới lại có tỷ lệ chịu đựng các hành vi xấu khác cao hơn (35% nam
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Bảng 1. Mô hình hồi quy logistic dự đoán khả năng thanh thiếu niên từng
gây chấn thư¬ng có chủ định cho ngưêi khác 



so với gần 29% nữ, p<0,05). Kết quả này rất giống với kết quả tìm ®ưîc
trong SAVY1 (Lê Cù Linh, 2006), và có thể so sánh ®ưîc với một số
nghiên cứu khác ở qui mô nhỏ hơn (Krantz và Vung, 2009). 

Số liệu bạo lực giữa các cá nhân bên ngoài phạm vi gia đình ở SAVY2
rất giống với mô hình tìm ®ưîc ở SAVY1. Tỷ lệ bị ngưêi khác cố tình gây
thư¬ng tích ở thanh thiếu niên Việt Nam là 8% và tỷ lệ này ở nam cao hơn
có ý nghĩa thống kê so với nữ. Chỉ có 4% cho biết đã từng gây thư¬ng tích
cho ngưêi khác đến mức cần phải chăm sóc y tế. Mặc dù tỷ lệ mang vò
khí, tham gia tô tập, gây rối hay đua xe là không cao (lần lưît là 2,8%,
4,7% và 2,5%) nhưng đều cao hơn so với SAVY1 (Lê Cù Linh, 2006). Mét
điều quan trọng là một số hành vi trong số này đã ®ưîc chứng minh là yếu
tè nguy cơ của hành vi gây bạo lực cho ngưêi khác. Thanh thiếu niên là
nam giới, sống ở thành thị, đã từng say rưîu bia, từng bị ngưêi khác cố ý
gây thư¬ng tích, đã từng tham gia tô tập gây rối, từng mang vũ khí và có
mức độ tự trọng thấp hay gây thư¬ng tích cho ngưêi khác nhất.

Phân tích đa biến đã một lần nữa khẳng định một số yếu tố nguy cơ của
hành vi bạo lực đã từng ®ưîc tìm thấy trong SAVY1 như: giới tính (nam
giới nguy cơ cao hơn nữ 2,6 lần); vị thành niên từng say rưîu bia (nguy cơ
tăng lên 3,3 lần); vị thành niên từng bị ngưêi khác gây thư¬ng tích (nguy
cơ tăng lên 3,2 lần); và một số hành vi có hại khác (tham gia tụ tập, gây
rối, từng mang theo vũ khí). Ngoài ra, SAVY2 cũng tìm ra ®ưîc 3 yếu tố
liên quan quan trọng khác: 1) thanh thiếu niên thành thị có nguy cơ cao
hơn gần hai lần so với nông thôn; 2) thanh thiếu niên từng bị bạo lực trong
gia đình có nguy cơ gây bạo lực cao hơn 2,8 lần; và 3) thanh thiếu niên
gắn bó chặt chẽ với gia đình có nguy cơ gây bạo lực thấp hơn gần 80%.
Rõ ràng là sự gắn kết với gia đình là yếu tố có ý nghĩa bảo vệ rất lớn.
Thanh thiếu niên cho biết có sự gắn bó chặt chẽ với gia đình có nguy cơ
gây thư¬ng tích có chủ định cho ngưêi khác ít hơn 80%. Tuổi, dân tộc, khu
vực địa lý, điều kiện kinh tế - xã hội, tình trạng buồn chán, mức độ tự trọng
không phải là các yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê.

4. Kết luận và khuyến nghị 

Chính sách quốc gia về phòng chống tai nạn thư¬ng tích sẽ trở nên toàn
diện hơn nếu chúng ta bổ sung các vấn đề về chấn thư¬ng có chủ ®Þnh/b¹o
lực. Các chư¬ng trình phòng chống chấn thư¬ng vµ/hoÆc các chư¬ng trình
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nâng cao sức khỏe thanh thiếu niên cần phải ưu tiên kiểm soát một số hành
vi nguy cơ ở thanh thiếu niên như bạo lực băng nhóm, tô tập gây rối và
mang vũ khí nếu muốn phát triển mô hình cộng đồng an toàn cũng như
những chiến dịch kiểm soát bạo lực có hiệu quả cao.

Bạo lực gia đình đã có xu hưíng tăng. Những nghiên cứu sâu hơn cần
tập trung vào các vấn đề còn chưa có nhiều thông tin như nguyên nhân bạo
lực gia đình, v.v. để cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn cho các nhà
chuyên môn và hoạch định chính sách. Đồng thời, việc chú trọng đặc biệt
tới bảo vệ phụ nữ, đặc biệt là nữ thanh thiếu niên, trong gia đình sẽ giúp
giảm thiểu nguy cơ bạo lực cũng như lạm dụng trong gia đình. 

Vận động cha mẹ và các thành viên trong gia đình tăng cưêng giao tiếp
và gắn kết hơn nữa với thanh thiếu niên nhằm giảm nguy cơ có các hành
vi bạo lực đối với ngưêi khác ở nhóm đối tưîng này. 

Việc sử dụng rưîu bia cần ®ưîc kiểm soát một cách toàn diện hơn nữa.
Giảm sử dụng rưîu bia sẽ có tác động mạnh mẽ lên việc kiểm soát chấn
thư¬ng cả có chủ định và không chủ định. Nên sớm có quy định pháp luật
về giới hạn tuổi mua bán và sử dụng rưîu bia.n
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